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BLTQĐTD Bệnh lây truyền qua đường tình dục
BPTT Biện pháp tránh thai
CP7 Chương trình quốc gia 7
CPR Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai
CSBMTE Chăm sóc bà mẹ trẻ em
CSSK Chăm sóc sức khỏe
CSSS Chăm sóc sau sinh
CSTS Chăm sóc trước sinh
DCTC Dụng cụ tử cung
HIV/AIDS Vi rút gây suy giảm miễn dịch
ICPD Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tại Cairo
IMR Tỷ lệ tử vong trẻ dưới một tuổi
KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình 
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LMAT Làm mẹ an toàn
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SKBMTE Sức khỏe bà mẹ và trẻ em
SKSS Sức khỏe sinh sản
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TT - GD -TT Thông tin - Giáo dục - Truyền thông
TTYT Trung tâm y tế
TYT Trạm y tế 
UBDS&KHHGĐ ủy ban Dân số & Kế Hoạch Hóa Gia Đình
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UN Liên hợp quốc
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WHO Tổ chức Y tế thế giới

Danh sách từ viết tắt
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IV

Báo cáo này là ấn phẩm số 5 trong các báo cáo về thực hành tốt nhất và các bài học kinh
nghiệm trong lĩnh vực Sức khoẻ sinh sản do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) xuất
bản năm 2007. Báo cáo này rà soát các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực sức khỏe
sinh sản trong giai đoạn từ 2000 đến 2005 nhằm xác định những vấn đề còn chưa được
nghiên cứu cũng như các nội dung cần bổ sung và các chủ đề cho các nghiên cứu 
tiếp theo. 

Báo cáo này có 4 phần chính. Phần đầu cung cấp thông tin về phương pháp thực hiện rà
soát, cách thu thập số liệu và đánh giá. Phần hai trình bày về phương pháp nghiên cứu:
thiết kế, đối tượng tham gia, kết quả và chất lượng báo cáo. Thứ ba, báo cáo đưa ra các
phát hiện chính từ các nghiên cứu về sức khỏe sinh sản. Phần thứ tư là các khuyến nghị
về thiết kế và chủ đề nghiên cứu tại Việt Nam trong thời gian tới. Cuối cùng, phần phụ
lục cung cấp thêm các thông tin liên quan đến báo cáo.

Chúng tôi xin cám ơn Tiến sĩ Bùi Thị Thu Hà và nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại Học
Y tế công cộng Hà Nội đã nỗ lực thực hiện báo cáo này. Xin cảm ơn Tiến sĩ Dương Văn
Đạt và Thạc sĩ Lê Thị Thanh Huyền (Văn phòng UNFPA tại Việt Nam) đã điều phối hoạt
động nghiên cứu này. Chúng tôi cũng cám ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng
góp cho sự thành công của nghiên cứu này. Chúng tôi mong rằng báo cáo này sẽ hữu ích
cho những nhà hoạch định chính sách, quản lý chương trình, cán bộ chuyên môn trong
lĩnh vực y tế, các nhà nghiên cứu và nhà tài trợ trong việc thiết kế và thực hiện các chương
trình sức khoẻ sinh sản có hiệu quả, nhằm đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ và mục
tiêu của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển tại Việt Nam. 

Ian Howie
Trưởng Đại diện 

UNFPA tại Việt Nam

Nghiên cứu về Sức khoẻ sinh sản tại Việt Nam

Lời tựa
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Có 221 nghiên cứu đã được rà soát. Phương pháp rà soát hệ thống của WHO đã được sử
dụng trong báo cáo này. Nhóm nghiên cứu cũng đã tra cứu các dữ liệu trên các cơ sở dữ
liệu điện tử như PopMed và Popline đồng thời tìm kiếm trực tiếp tại các cơ quan và ban
ngành trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo có trụ sở ở Hà Nội. 10 từ khóa chính là 10
nội dung của Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe sinh sản được sử dụng để tìm kiếm các
nghiên cứu phù hợp. Bản báo cáo này tập trung chính vào các khía cạnh thuộc phương
pháp nghiên cứu như thiết kế, đối tượng tham gia, các thông tin cơ bản khác, kết quả và
chất lượng báo cáo. 

Đánh giá này đã rà soát lại nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực SKSS. Chỉ có rất ít các
nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu có độ tin cậy khoa học cao như thử
nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, nghiên cứu can thiệp và nghiên cứu thuần tập. Khoảng
một nửa các nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang và một phần năm là sử
dụng nghiên cứu định tính. 

Có khoảng một nửa các nghiên cứu tập trung vào cả hai giới, và rất ít nghiên cứu chọn
nam giới là đối tượng đích. Xét về độ tuổi của đối tượng tham gia thì đại đa số thuộc độ
tuổi sinh đẻ. Rất ít nghiên cứu được thực hiện ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Chất lượng của các báo cáo nghiên cứu nhìn chung còn hạn chế. Khoảng một nửa số báo
cáo không có định nghĩa rõ ràng về chủ đề nghiên cứu và chỉ khoảng một phần ba nghiên
cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Khoảng một phần ba các báo cáo có đề
cập đến các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu của mình và hai phần ba nghiên cứu nêu
thời điểm nghiên cứu được tiến hành. Đa phần các nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật thống
kê thông thường. Chỉ rất ít các phân tích đa biến đã được thực hiện. 

Báo cáo rà soát cũng thảo luận các kết quả liên quan đến các lĩnh vực sức khỏe sinh sản
như Thông tin - Giáo dục - Truyền thông (TT-GD-TT), KHHGĐ, LMAT, Phá thai, Sức
khỏe sinh sản vị thành niên, Vô sinh, Ung thư sinh dục, Giới và Tình dục. 

Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị khác nhau liên quan đến các phương pháp nghiên
cứu và chủ đề cần quan tâm trong lĩnh vực SKSS. 

Tóm tắt báo cáo
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Sau hội nghị quốc tế về Dân số Phát triển tại Cairo (ICPD) năm 1994, Việt Nam đã có
những nỗ lực to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu chính của Chương Trình Hành
Động Cairo. Cuối năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia về
Dân số và Chiến lược Quốc gia về Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản cho giai đoạn 2001 -
2010. Hai chiến lược này có quan hệ rất khăng khít với nhiều mục tiêu trong chương trình
hành động của ICPD. 

Lần đầu tiên, Việt Nam đã xây dựng và triển khai Chuẩn và Hướng Dẫn Quốc Gia về
Dịch Vụ Sức Khỏe Sinh Sản (SKSS). Việc ban hành Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia về
Làm Mẹ An Toàn (LMAT) và Chiến lược Nuôi con bằng Sữa mẹ cũng nhằm hướng đến
giảm tử vong, tàn tật và suy dinh dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em. 

Theo Điều tra Nhân khẩu học năm 2005, tuổi thọ của người dân tiếp tục tăng lên, đạt 71,5
tuổi cho nam giới và 73,5 cho nữ giới, và tổng tỷ suất sinh giảm xuống còn 2,11 (UNFPA,
2005). Các cặp vợ chồng đã tiếp cận nhiều hơn với các chương trình SKSS, các biện pháp
tránh thai (BPTT) và các thông tin để lựa chọn số con và khoảng cách sinh. Tỷ lệ sử dụng
các BPTT (CPR) là 79%, trong đó 57% là các BPTT hiện đại. Những thành tích này đã
chứng tỏ những bước tiến dài của Việt Nam vì đó là những vấn đề cơ bản và tồn tại lâu
đời của loài người: sinh, chết và lập gia đình.

Tuy nhiên, việc tăng nhanh dân số vẫn là một thách thức cho đất nước. Tỷ lệ sinh giảm
và tuổi thọ tăng là những vấn đề lớn ở rất nhiều quốc gia. Cho dù phát triển ở mức độ cao
hay thấp, các nước vẫn phải đương đầu với các vấn đề lớn của người già, như chăm sóc
sức khỏe, lương hưu và các hình thức hỗ trợ để đảm bảo sự công bằng xã hội cho người
cao tuổi.  

Tỷ lệ hiện mắc các nhiễm khuẩn đường sinh sản (NKĐSS) và các bệnh lây truyền qua
đường tình dục (BLTQĐTD) đang ở mức cao báo động. HIV/AIDS tiếp tục là mối quan
tâm lớn của Chính phủ. Tỷ lệ mắc HIV của nam và nữ là 0,7% và 0,3%. Tỷ lệ mắc HIV
đặc biệt cao trong nhóm dân cư có nguy cơ cao. Những người nghiện chính ma túy đang
chiếm tỷ trọng cao trong nhóm nam giới mắc bệnh. Thanh niên ngày càng có nhiều nguy
cơ phơi nhiễm với bệnh hơn. 

Cho đến nay Việt Nam vẫn chưa đạt được tiếp cận toàn diện các dịch vụ SKSS và
KHHGĐ thiết yếu cho người dân được coi là giải pháp cần thiết để Việt Nam đạt được
Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) và tăng cường vị thế cho phụ nữ. Hiện tại còn quá nhiều
phụ nữ và trẻ em gái không được tiếp cận với dịch vụ này, dẫn đến việc có thai và sinh
con ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em (SKBMTE), tăng số trẻ em
gái bỏ học và đói nghèo ngày càng tăng. Sự phân biệt và bạo lực với nữ giới cũng là vòng
xoáy dẫn đến đói nghèo và sức khỏe kém. 

Chương trình Quốc Gia 7 (CP7) của UNFPA (2006 - 2010) 

Chương trình Quốc Gia 7 (CP7) của UNFPA (2006 - 2010) đóng góp vào việc thực hiện
mục tiêu của chiến lược toàn diện của chính phủ nhằm xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
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xã hội, Chiến lược SKSS và Chiến lược Quốc gia Dân số (2001 - 2010). Mục đích của
CP7 là góp phần tăng cường chất lượng cuộc sống cho mọi người dân Việt Nam, tập
trung chủ yếu vào (i) người chưa có gia đình, (ii) cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng khó
khăn, (iii) những người di cư, (iv) bà mẹ và trẻ sơ sinh và (v) đưa các chính sách vào triển
khai thực hiện tới tuyến thấp nhất (tuyến xã). Trong các can thiệp của CP7, có hỗ trợ cho
các nghiên cứu ưu tiên về lĩnh vực SKSS và Dân số Phát triển để cung cấp thông tin cơ
bản phục vụ cho những can thiệp sâu hơn. Để định hướng cho các nghiên cứu và để xác
định các nội dung cần tập trung, điều quan trọng là phải xem lại và đánh giá lại những
nghiên cứu trước đây về SKSS và Dân số Phát triển được tiến hành từ 2000 - 2005 để biết
được những thiếu hụt về nội dung, phương pháp, chủ đề và đưa ra khuyến nghị về những
vấn đề cần phải bổ sung cho chương trình tiếp theo.

Báo cáo rà soát này tập trung vào những mục tiêu sau đây:
1. Thu thập và rà soát các báo cáo nghiên cứu về SKSS trong những năm từ 
2000 -2005 (gồm cả các báo cáo đã xuất bản và chưa xuất bản) do các viện nghiên
cứu, cơ quan chính phủ, Liên Hợp Quốc (UN) và các tổ chức phi chính phủ (NGO)
thực hiện. 

2. Phân tích thiết kế nghiên cứu, cách xử lý số liệu và các kết quả tìm được của những
nghiên cứu này để chỉ ra được điểm mạnh và điểm yếu cũng như những thiếu hụt cần
bổ sung cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực SKSS. 

3. Dựa trên nhu cầu của việc thực hiện có hiệu quả các chiến lược Dân số và SKSS ở
Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, đưa ra các khuyến nghị về các chủ đề nghiên cứu
về SKSS cũng như các vấn đề khác để tăng cường năng lực nghiên cứu cho các cơ sở

II. mục tiêu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp rà soát hệ thống (Systematic Review) của Tổ chức Y

Tế Thế Giới (WHO). 

3.1. Tiêu chí lựa chọn nghiên cứu cho Báo cáo rà soát
Tất cả các nghiên cứu có báo cáo đầy đủ kèm theo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, xuất

bản hay được viết từ năm 2000 cho đến hết 2005 về SKSS ở Việt Nam đều được rà soát.

Dưới đây là các tiêu chí lựa chọn các báo cáo để rà soát. 

Các tiêu chí loại trừ:

- Nghiên cứu không có dữ liệu.

- Nghiên cứu liên quan đến việc thu thập số liệu trước năm 2000. Nếu số liệu kéo

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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dài qua năm 2000 và nếu có thể phân tách số liệu thu thập theo các năm/giai đoạn
riêng rẽ, chỉ các báo cáo có số liệu được thu thập từ năm 2000 trở đi mới được sử dụng. 

Các tiêu chí lựa chọn:

Những tiêu chí sau được sử dụng để lựa chọn các nghiên cứu cho báo cáo này: 

- Thiết kế nghiên cứu: không có giới hạn về thiết kế nghiên cứu.

- Kết quả của nghiên cứu: không có hạn chế nào về các kết quả nghiên cứu về
SKSS. Ví dụ như tỷ lệ mới mắc, tỷ lệ hiện mắc, tử vong, tàn tật, kiến thức - thái độ -
thực  hành (KT - TĐ - TH),… đều được đưa vào báo cáo rà soát.  

3.2. Chiến lược tìm các báo cáo viết của các nghiên cứu
Báo cáo rà soát này bao gồm các nghiên cứu xuất bản bằng tiếng Việt hay tiếng Anh cũng
như các nghiên cứu đã xuất bản hoặc chưa xuất bản từ năm 2000 trở đi. 

10 từ khóa của nội dung Chiến Lược Quốc gia về chăm sóc SKSS của Việt Nam đã được
sử dụng để tìm các báo cáo trên cơ sở dữ liệu điện tử.

Tìm kiếm dữ liệu điện tử

Các báo cáo được tìm kiếm qua Cơ sở dữ liệu điện tử PopMed. Việc tìm kiếm được thực
hiện thông qua các từ khóa liên quan đến các chủ đề sau:

- SKSS/ Thông tin - Giáo dục - Truyền thông (TT - GD - TT)

- LMAT/Chăm sóc trước và sau sinh/Sinh đẻ an toàn/Chết mẹ/Mang thai

- KHHGĐ/BPTT/Bao cao su/Dụng Cụ Tử Cung (DCTC)/Thuốc uống tránh thai

- Phá thai

- BLTQĐTD/HIV/AIDS (trong đó, HIV/AIDS không phải chủ đề ưu tiên) 

- Vô sinh/ Ung thư sinh dục/Mãn kinh/SKSS người già

- Vị thành niên (VTN)/SKSS VTN

- Tình dục/Giáo dục giới tính/Bình đẳng giới

Tìm kiếm dữ liệu xuất bản/Công bố 

Tất cả các ấn phẩm do các viện hay cơ quan nghiên cứu và đào tạo có trụ sở ở Hà Nội
xuất bản đều được tìm kiếm. Danh sách các tài liệu tham khảo từ các bài báo cũng được
rà soát theo các tiêu chí đặt ra. 

Liên hệ cá nhân

Quan hệ cá nhân với các đơn vị như Vụ SKSS, Bộ Y tế và Văn phòng UNFPA được sử dụng
để tìm tài liệu cần thiết. Nhóm tác giả cũng liên hệ các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các
cơ quan có tiếng khác trong lĩnh vực này. Các nghiên cứu viên cũng tham khảo ý kiến của
các cán bộ có kinh nghiệm thuộc lĩnh vực này và tham khảo những nguồn dữ liệu có sẵn khác. 
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3.3. Phương pháp đánh giá

Biểu mẫu sàng lọc dữ liệu

Nhóm nghiên cứu phát triển một biểu mẫu sàng lọc để rà soát từng báo cáo nghiên cứu
(xem Phụ lục 1). Mẫu này sẽ giúp thu thập thông tin xem báo cáo đó có đạt tiêu chuẩn
đặt ra hay không và lý do không đạt. Với các báo cáo có hai hoặc nhiều hơn các tiêu chí
không đạt, thì sẽ chỉ có một lý do chính được ghi nhận lại như lý do loại trừ báo cáo đó
ra khỏi rà soát này.  

Dữ liệu của các nghiên cứu đạt yêu cầu rà soát được điền theo một mẫu phân tích dữ liệu
(xem Phụ lục 2). Mẫu này bao gồm 3 mô đun chính. Các mô đun được thiết kế để thu
thập thông tin từ (i) các đặc điểm chung của nghiên cứu như thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu,
địa điểm,... (ii) kết quả tìm được của nghiên cứu: Tỷ lệ mới mắc/hiện mắc và tình trạng
bệnh tật/tử vong của bà mẹ hay các yếu tố liên quan (iii) đánh giá chất lượng của các báo
cáo nghiên cứu về chủ đề SKSS.  

Quản lý số liệu và trích dẫn tài liệu

Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo EndNote được sử dụng để lưu trữ các thông tin trích
dẫn từ các nghiên cứu và xử lý dữ liệu trùng nhau. Tài liệu từ các nguồn dữ liệu điện tử
cũng được tải trực tiếp về EndNote. Các dữ liệu trùng nhau (một nghiên cứu nhưng lại
xuất hiện đến hai lần) được phát hiện và loại bỏ. Mỗi một nghiên cứu được báo cáo ở đây
đều đảm bảo chỉ tính một lần duy nhất với một mã số cụ thể. 

Tất cả các nghiên cứu tìm từ các cơ sở dữ liệu điện tử đều được đánh giá theo biểu mẫu
sàng lọc (xem Phụ lục 1) dựa vào tên nghiên cứu và tóm tắt nghiên cứu (nếu có những
thông tin này). Những báo cáo không liên quan đều được loại bỏ. 

Báo cáo nghiên cứu chi tiết được rà soát qua mẫu sàng lọc. Những nghiên cứu nếu bị loại
bỏ ở giai đoạn này đều được liệt kê với lý do loại trừ. Dữ liệu của các nghiên cứu đạt yêu
cầu được nhập vào phần mềm EndNote (xem Phụ Lục 2). 

Các dữ liệu tổng hợp được phân tích theo phương pháp xử lý thống kê thông thường của
Excel. 

Tiêu chí đánh giá

Nhóm nghiên cứu rà soát các nghiên cứu đạt yêu cầu theo độ mạnh bằng chứng (strength
of evidence) của thiết kế nghiên cứu cũng như đầu ra của nó. Dựa trên các hướng dẫn về
chất lượng của các nghiên cứu khoa học và độ tin cậy trong y học và y tế công cộng,
nhóm nghiên cứu đưa ra sơ đồ thiết kế nghiên cứu theo độ mạnh bằng chứng (từ mức cao
nhất đến thấp nhất) như sau:

(1) Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng (Randomized Control Trial - RCTs): Loại nghiên
cứu mà trong đó đối tượng can thiệp được phân bố ngẫu nhiên và có so sánh giữa các
nhóm khác nhau trong nghiên cứu, bao gồm đo lường kết quả đầu ra trước và sau khi
thực hiện can thiệp.
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(2) Giả thực nghiệm có đối chứng: Nghiên cứu giả thực nghiệm đo lường trước và sau
can thiệp để so sánh kết quả hai hoặc nhiều nhóm. Can thiệp có đối chứng có thể là
các can thiệp thông thường hiện tại hoặc can thiệp mới trong tương lai. 

Các nghiên cứu bệnh chứng, các nhóm được phân chia theo kết quả đầu ra, và đánh
giá theo nguy cơ “phơi nhiễm” trước can thiệp, cũng có thể được xếp vào nhóm
nghiên cứu giả thực nghiệm (đặc biệt là, nếu đánh giá các yếu tố liên quan của một
can thiệp được thiết kế đan xen nhiều kiểu nghiên cứu, nghĩa là, tiến cứu, cách nghiên
cứu khác,...).

(3) Can thiệp không có nhóm đối chứng: Các nghiên cứu không lựa chọn ngẫu nhiên dù
có đo lường trước và sau can thiệp, nhưng không có nhóm đối chứng can thiệp
(nghiên cứu thuần tập đơn lẻ).

(4) Nghiên cứu cắt ngang: nghiên cứu dựa trên các điều tra cắt ngang tiến hành tại một
thời điểm không có nhóm đối chứng. 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Chủ đề nghiên cứu 
221 nghiên cứu đã được rà soát trong báo cáo này. Phân loại theo chủ đề nghiên cứu được
trình bày trong Bảng 1.

Chủ đề nghiên cứu được quan tâm nhiều nhất
là LMAT 26,87%; tiếp theo là KHHGĐ
(18,2%) và chủ đề về Giới & Tình Dục
(13,6%), NKĐSS/BLTQĐTD (10,5%). Các
nghiên cứu về Phá thai và VTN được nghiên
cứu ít hơn (khoảng 10%). Thấp nhất là các
nghiên cứu về mãn kinh, vô sinh, ung thư sinh
dục và TT - GD - TT. 

Sự phân chia này phản ánh sự quan tâm của
người làm nghiên cứu và người thực hiện
quản lý chương trình. Chương trình LMAT và
KHHGĐ được ưu tiên hàng đầu, nên có rất nhiều các nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các
chủ đề khác như mãn kinh, vô sinh và ung thư sinh dục chỉ mới trong thời gian gần đây
được xuất hiện trong danh mục nghiên cứu và ngay trong chiến lược Quốc gia về chăm
sóc Sức khỏe sinh sản 2001 - 2010 vẫn chưa có các mục tiêu cụ thể được thể hiện. Trong
khi đó, ung thư sinh dục (ung thư vú và ung thư cổ tử cung) là một trong những nguyên
nhân hàng đầu dẫn đến tử vong của phụ nữ, do vậy vấn đề này cần được quan tâm nhiều
hơn nữa trong tương lai. 

Chủ đề

Nạo phá thai
VTN
Giới & Tình dục
TT - GD - TT
Mãn kinh
Vô sinh và ung thư sinh dục
LMAT
NK§SS/BLTQ§TD
KHHG§

Tổng

Số nghiên cứu (%)

20 (9,1)
21 (9,5)

30 (13,6)
4 (1,8)
15 (6,8)
13 (5,9)

61 (27,8)
23 (10,5)
40 (18,2)

221 (100,00)

Bảng 1. Phân loại các nghiên cứu theo chủ
đề về SKSS
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4.2. Đối tượng tham gia nghiên cứu
Hơn một nửa các nghiên cứu có đối tượng
nghiên cứu gồm cả nam và nữ, khoảng một
phần ba có đối tượng đích chỉ là nữ giới và rất
ít nghiên cứu chỉ chọn đối tượng đích là nam
giới (Bảng 2). Trong quá khứ, mối quan tâm
chủ yếu của SKSS là SKBMTE nghĩa là nữ
giới. Sau ICPD, đối tượng nghiên cứu đã được
mở rộng hơn, gồm cả nam và nữ. Xu hướng
này thể hiện phạm vi đối tượng nghiên cứu
được mở rộng. 

Một điều cần lưu ý là, các nghiên cứu có đối
tượng đích là nam giới rất ít (2,6%), và chỉ khu
trú vào vấn đề nhạy cảm như đồng tính nam,
tình dục hay vô sinh. Tuy nhiên, sự tham gia
của nam giới trong SKSS là một trong những
chiến lược quan trọng của ICPD, nên cần phải
có nhiều nghiên cứu hơn nữa tìm hiểu vai trò
của nam giới trong SKSS. 

Các nghiên cứu đã bao phủ rộng đối tượng nghiên cứu, từ VTN cho đến cả người cao tuổi
(Bảng 3). Nhưng đối tượng nghiên cứu chính (42,7%) thuộc độ tuổi sinh sản, sau đó là
độ tuổi mãn kinh/người già (15,4%), và VTN (11,5%). Việc phân chia theo chủ đề và lứa
tuổi phản ánh một cách trung thực các ưu tiên của SKSS. Tuy nhiên, nhóm dân cư cao
tuổi ở Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới, nên cần thêm các nghiên cứu tập trung
vào nhóm tuổi mãn kinh/người cao tuổi.

4.3. Về thiết kế nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu được tổng kết như trong
Bảng 4.

Nhiều thiết kế khác nhau được áp dụng cho các
nghiên cứu trong giai đoạn 2000-2005. Xấp xỉ
một nửa các nghiên cứu (42,7%) sử dụng thiết
kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sau đó là nghiên
cứu định tính (18,5%); rồi đến các nghiên cứu
đánh giá (khoảng 15,9%). Các thiết kế khác là
thử nghiệm lâm sàng, can thiệp, thuần tập hay
nghiên cứu dọc được sử dụng ít hơn (chiếm tỷ
lệ là 8,8%; 2,7%; 1,8% và 1,3%).  

Phân loại theo độ mạnh bằng chứng của nghiên cứu (từ cao đến thấp), các nghiên cứu
có độ mạnh cao như thử nghiệm lâm sàng (RCT)/can thiệp/thuần tập/nghiên cứu dọc
chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn (ít hơn 15% tổng số các nghiên cứu). 

Đối tượng đích

Nam
Nữ
Cả hai giới
Không biết

Tổng (N= 221)

Phần trăm

2,6%
38,3%
50,7%
8,4% 

100%

Bảng 2: Đối tượng nghiên cứu

VTN
Tuổi sinh sản
Tuổi mãn kinh/Người già
Khác
Không biết

Tổng (N=221)

11,5%
42,7%
15,4%
19,8%
2,2%

100%

Bảng 3: Độ tuổi của các đối tượng
nghiên cứu

Độ tuổi Phần trăm

Bảng 4: Thiết kế nghiên cứu

Thử nghiệm lâm sàng
Can thiệp
Thuần tập
Nghiên cứu dọc
Nghiên cứu cắt ngang
Đánh giá nhanh
Nghiên cứu Đánh Giá 
Nghiên cứu giải thích 
Phân tích số liệu thứ cấp 
Định tính

Tổng (N=221)

8,8%
2,7%
1,8%
1,3%

42,7%
0,9%

15,9 %
1,7%
5,7%

18,5%

100%

Loại thiết kế       
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Kết quả tìm được về chủ đề SKSS và các yếu
tố liên quan như phá thai trong y tế hay ung
thư sinh dục, đều có độ tin cậy hơn rất nhiều
nếu sử dụng các thiết kế nghiên cứu như thử
nghiệm lâm sàng và nghiên cứu dọc. Dù các
thiết kế như vậy khó thực hiện trong thực tế
nhưng không có nghĩa là không thử sử dụng.
Để cung cấp các thông tin dựa trên bằng
chứng cho các nhà hoạch định chính sách, các nghiên cứu này nên được thực hiện nhiều
hơn trong tương lai với sự đầu tư thích đáng về nguồn lực và thời gian. 

Đa phần các nghiên cứu đều tìm mối liên quan giữa các yếu tố với vấn đề nghiên cứu
(63,9%); có 20,3% các nghiên cứu chỉ đơn
thuần mô tả tỷ lệ hiện mắc/mới mắc của
bệnh; và 13,7% nghiên cứu về KT - TĐ -
TH, ít nhất là các nghiên cứu về tình trạng
tử vong/bệnh tật (1,8%) (Bảng 5). Sự phân
chia này là tương đối thú vị. Chỉ có một số
ít các nghiên cứu sử dụng tiếp cận dịch tễ
học để xác định các tỷ lệ hiện mắc/mới
mắc hoặc tình trạng bệnh tật và tử vong. Các nhà nghiên cứu cố gắng tìm hiểu các yếu
tố liên quan hoặc KT - TĐ - TH của đối tượng nghiên cứu. 

Để có thể xây dựng chiến lược can thiệp giải quyết một vấn đề sức khỏe, các nghiên cứu
thường sử dụng tiếp cận dịch tễ học. Để xác định tỷ lệ hiện mắc/mới mắc của tình trạng
sức khỏe, sau khi đã xác định được tỷ lệ, bước tiếp theo là nghiên cứu KT - TĐ - TH hoặc
yếu tố có liên quan. Nhiều các vấn đề SKSS được xác định với tỷ lệ mắc rất rõ ràng như
về tỷ lệ sử dụng BPTT hoặc CSSKBMTE, và đã xác định được KT - TĐ - TH hoặc các
yếu tố liên quan. Tuy nhiên với những chủ đề mới như bạo lực giới hoặc vô sinh, ung thư
sinh dục hoặc mãn kinh, việc xác định các tỷ lệ mắc là rất quan trọng. 

4.4. Địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị chiếm nhiều nhất
(42,3%), tiếp theo là nghiên cứu ở nông thôn (26,9%) và thành thị (17,2%) (Bảng 6). Sự
phân chia này cho thấy các nhà nghiên cứu quan tâm đến cả khu vực thành thị và nông
thôn. Tuy nhiên, các vấn đề SKSS được quan tâm hơn ở khu vực thành thị so với nông
thôn và vùng sâu, xa. Điều này cho ta thấy cần thêm nữa các nghiên cứu ở khu vực nông
thôn và các vùng sâu, xa.

4.5. Chất lượng báo cáo nghiên cứu 
Chất lượng của báo cáo nghiên cứu được đánh giá trên theo các tiêu chí như định nghĩa
rõ ràng về chủ đề nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, thời gian thu thập số liệu, phương
pháp phân tích số liệu và đạo đức trong nghiên cứu (Bảng 7).

Kết quả Phần trăm

Tỷ lệ hiện mắc/Mới mắc
Tử vong/Bệnh tật
Kiến thức - Thái độ - Thực hành
Yếu tố liên quan

Tổng (N= 221)

20,3%
1,8%
13,7%
63,9% 

100%

Bảng 5: Kết quả của các nghiên cứu

Địa điểm Phần trăm

Bảng 6: Địa điểm nghiên cứu

Thành thị
Nông thôn
Cả hai
Không biết

Tổng (N= 221)

17,2%
26,9%
42,3%
13,6%

100%

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8Nghiên cứu về Sức khoẻ sinh sản tại Việt Nam

Bảng 7. Chất lượng của báo cáo nghiên cứu

57,3%

36,6%
33,0%
21,6%
8,8%
30,4%
77,5%

32,2%
33,9%
16,3%
17,6%

Nội dung đánh giá (N=221)                                                       Phần trăm

Có định nghĩa rõ ràng về chủ đề nghiên cứu: 
Phương pháp chọn mẫu

- Chọn ngẫu nhiên
- Chọn thuận tiện
- Khác
- Không biết

Chấp nhận về đạo đức nghiên cứu
Thời điểm nghiên cứu
Phương pháp phân tích

- Tần số
- Phân tích hai biến
- Phân tích đa biến
- Định tính

Hơn một nửa các nghiên cứu (57%) đã đưa ra định nghĩa rõ ràng về chủ đề và các điều
kiện thực tế khi tiến hành nghiên cứu (Bảng 7). Ví dụ, đối với một nghiên cứu thử nghiệm
thuốc phá thai, nhà nghiên cứu cần phải giải thích rất rõ ràng định nghĩa về thuốc phá thai:
các tiêu chí lựa chọn và loại trừ đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên khoảng một nửa các
nghiên cứu chưa trình bày đầy đủ về vấn đề này và đã gây khó khăn cho người đọc khi
đưa ra đánh giá về việc chọn đối tượng trong nghiên cứu đó là đúng hay sai. Do vậy trong
tương lai, cần phải nâng cao hơn chất lượng đề cương nghiên cứu cũng như báo cáo viết. 

Khoảng một phần ba các nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, một
phần ba là chọn mẫu thuận tiện/có chủ đích, một phần năm là sử dụng phương pháp khác.
Chỉ có ít nghiên cứu không trình bày phương pháp chọn mẫu. Chọn mẫu ngẫu nhiên làm
tăng độ tin cậy khi phiên giải kết quả nghiên cứu, tuy nhiên trong thực tế, phương pháp
này tương đối khó áp dụng. Các nhà nghiên cứu nên thận trọng hơn nữa khi phiên giải
và khái quát kết quả nghiên cứu của mình khi phương pháp chọn mẫu không phải là ngẫu
nhiên do mẫu đó không có tính đại diện cho quần thể nghiên cứu. 

Chỉ khoảng ba phần tư (77,5%) các báo cáo nghiên cứu đề cập đến thời gian tiến hành
nghiên cứu. Điều này chỉ ra thời điểm tiến hành nghiên cứu cần phải được trình bày rõ
ràng và cụ thể ở các báo cáo trong tương lai. 

Có đến 1/3 các nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê thông thường (tính tần số), 1/3
sử dụng phân tích hai biến và ít hơn 1/5 số nghiên cứu (16,3%) áp dụng phân tích thống
kê đa biến. Các nghiên cứu cắt ngang, trong hầu hết các trường hợp, không cho phép ta
đánh giá về mối quan hệ nhân - quả, nhưng nó có thể cung cấp cho ta một số giả thuyết
về các mối quan hệ nếu sử dụng phương pháp phân tích thống kê phù hợp (đa biến). Tính
toán tần số hoặc phân tích hai biến là chưa đủ để chỉ ra những mối quan hệ giữa các biến.
Điều này nói lên rằng các kỹ năng phân tích thống kê nên được tăng cường hơn nữa trong
tương lai. 

Khá nhiều các nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong thu thập số
liệu và phân tích số liệu. Tuy nhiên, đa phần các nghiên cứu kết hợp cả hai phương pháp
định lượng và định tính. Chỉ có rất ít các nghiên cứu sử dụng đơn thuần phương pháp định
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tính. Số liệu định tính cho phép nhà nghiên cứu hiểu sâu một vấn đề, đặc biệt với những
chủ đề nhạy cảm như quan hệ tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai hay tình dục và giới.
Vì thế phương pháp định tính cần phải được tăng cường hơn nữa trong tương lai. 

Chỉ khoảng 1/3 các nghiên cứu có đề cập đến khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu. Đạo
đức trong nghiên cứu là một khái niệm tương đối mới mẻ đối với nhiều nghiên cứu viên
của Việt Nam, vì thế nhiều nghiên cứu không đề cập đến vấn đề này. Do vậy cần phải
quan tâm đến khía cạnh này, đặc biệt đối với các nghiên cứu mang tính nhạy cảm như
phá thai, tình dục và giới. Tính bí mật và riêng tư của đối tượng nghiên cứu cần phải được
bảo vệ. 

V. PHÁT HIỆN TRONG CÁC NGHIÊN
CỨU SKSS
5.1. Làm mẹ an toàn (LMAT)
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 529.000 ca tử vong mẹ liên quan đến thai nghén và
sinh đẻ, mà phần lớn trong số này xảy ra ở các nước đang phát triển. Hàng triệu phụ nữ
(hoặc hơn) phải chịu các ảnh hưởng sức khỏe hay bị tàn tật. Sáng kiến toàn cầu về LMAT
đã được trình bày tại hội nghị năm 1987 tại Nairobi, Kenya. Mục tiêu chương trình là
hướng sự quan tâm của thế giới đến hàng ngàn các ca tử vong và hàng triệu các ca bệnh
nặng hành hạ phụ nữ hàng năm. Nhằm tiến đến thực hiện các mục Tiêu Thiên Niên kỷ
để cải thiện sức khoẻ bà mẹ, Sáng kiến toàn cầu về làm mẹ an toàn đưa ra những cách
tiếp cận đã được chọn lọc đã được chứng minh là tốt, hiệu quả, sáng tạo nhằm cải thiện
sức khoẻ bà mẹ.

Nhằm hướng đến việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động của Hội nghị
quốc tế về Dân số và Phát triển tổ chức ở Cairô năm 1994, vào ngày 28 tháng 11 năm
2000, Thủ Tướng Việt Nam đã ký quyết định số 136/2000/QĐ-TTg ban hành Chiến lược
Quốc gia về Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản cho giai đoạn 2001 - 2010. 

LMAT là một trong những nội dung quan trọng nhất của Chiến Lược Quốc gia về chăm
sóc SKSS. Nhiều thành tựu trong lĩnh vực này đã được ghi nhận. Sự ra đời của Kế hoạch
Quốc Gia về LMAT 2003 - 2010 là một bước ngoặt quan trọng để thực hiện thành công
Chiến lược Quốc gia về Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản cho giai đoạn 2001 - 2010, đặt nền
tảng để đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ. Chiến lược Quốc gia về Chăm sóc SKSS
hướng tới 4 mục tiêu chính đến năm 2010 là: 

- Giảm tỷ lệ chết mẹ xuống 50% (từ 165 xuống 70/100.000 trẻ đẻ sống)

- Giảm tỷ lệ chết chu sinh xuống 20% (từ 22,2‰ xuống 18,8‰)

- Giảm tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi (IMR) từ 36,7‰ xuống 25‰

- Giảm tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân (TNC) xuống 25% (từ 8% xuống 6%)

LMAT nghĩa là đảm bảo rằng tất cả phụ nữ nhận được chăm sóc cần thiết để khỏe mạnh
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và an toàn trong toàn bộ giai đoạn từ khi mang thai đến khi sinh con (nguồn:
www.safemotherhood.org).

Chương trình LMAT bao gồm nhiều cấu phần khác nhau như: Chăm sóc trước sinh
(CSTS), chăm sóc khi sinh, chăm sóc sơ sinh, chăm sóc sau sinh (CSSS), phá thai an toàn,
phòng và kiểm soát NKĐSS, BLTQĐTD, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và tiến
hành KHHGĐ sau khi sinh [1].

Nâng cao sức khỏe cơ thể là một trong những cách tiếp cận chính theo Chiến Lược Quốc
Gia về SKSS. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với mục tiêu của Chính Phủ trong việc đạt
các mục tiêu MDG. Cách tiếp cận của LMAT ở Việt Nam, theo các cấu phần của mình,
tập trung vào giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. 

Trong phần này báo cáo sẽ trình bày về tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh, chăm sóc khi
sinh và sau sinh, chăm sóc sơ sinh và các dịch vụ cung cấp cho chương trình LMAT. Các
chủ đề khác như phá thai, KHHGĐ và NKĐSS nằm trong các phần khác của báo cáo. 

5.1.1. Tử vong mẹ 

Tử vong mẹ được định nghĩa là “tử vong của phụ nữ trong thời kỳ thai nghén hoặc trong
vòng 42 ngày sau khi kết thúc thai nghén, không tính đến thời gian và vị trí của thai, do
bất kỳ nguyên nhân gì liên quan đến thai nghén hoặc do thai nghén làm nặng thêm hay
do ảnh hưởng của điều trị, trừ chết do tai nạn hoặc tự tử”.

Tỷ lệ mắc 

Tỷ suất tử vong mẹ (MMR) ở Việt Nam được báo cáo là 85 ca trên 100.000 trẻ đẻ sống
[2], hay 165 trên 100.000 trẻ đẻ sống [1] và khoảng 130 trên 100.000 trẻ [3]. Sự khác biệt
về các số liệu này có thể được giải thích là do các vấn đề trong phân tích và độ tin cậy
và chính xác của dữ liệu [4].

Một điều tra quốc gia về tử vong mẹ trên 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng sinh thái của Việt
Nam cũng chỉ ra các hạn chế trong cách tính tử vong mẹ. MMR khác nhau giữa các vùng,
thấp ở đồng bằng sông Hồng (45 mỗi 100.000 trẻ đẻ sống), nhưng rất cao ở các tỉnh miền
núi (411/100.000 ở Cao Bằng) [1]. Một nghiên cứu cấp tỉnh chỉ ra MMR là 52,5/100.000
[5]. MMR cũng được tính rất cao (56,3/100.000) trong quần thể phụ nữ mang thai tại các
bệnh viện [6].

Theo định nghĩa, tử vong mẹ bao gồm tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến thai
sản, gồm cả các nguyên nhân gián tiếp. Do đó, sẽ rất khó có thể đo lường chính xác tử
vong mẹ. Để tính được tỷ lệ và tỷ suất tử vong mẹ sẽ mất rất nhiều chi phí, trong khi kết
quả có được thường không chính xác vì thiếu báo cáo hoặc do phân loại tử vong không
đúng. Tử vong mẹ thường không được báo cáo vì người phụ nữ thường chết bên ngoài cơ
sở y tế, và do đó các khai báo tử vong thường không chính xác. Trong một số nghiên cứu,
con số thực của tử vong mẹ có thể gấp hai hay đến ba lần con số báo cáo chính thức [4].

Tử vong mẹ cũng thường xuyên bị phân loại nhầm, vì các nhân viên y tế không biết lý
do tại sao một phụ nữ tử vong, có phải người phụ nữ đã mang thai gần đây hay không.
Tử vong đôi khi được cố ý phân loại sai, đặc biệt nếu chúng liên quan đến vấn đề bí mật
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